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dõi.Năm 1996, sản phẩm này đạt giải nhất VIFOTEC 
và tháng 7/1997, vacxin chủng Nakayama được Thủ 
tướng quyết định đưa vào tiêm chủng mở rộng cho trẻ 
em Việt Nam. Tuy nhiên vacxin này còn có tỷ lệ phản 
ứng phụ cao như sốt nhẹ 37,5% (18,6% trên 38 độ 
C), buồn nôn, nôn, chóng mặt 1 -3% và không có 
triệu chứng toàn thân nặng. Với công nghệ mới 
chuyển giao năm 2005 với chủng Beijing-1 này, qua 
thử nghiệm tỷ lệ các triệu chứng sốt giảm thấp còn 
5%, cấc triệu chứng nôn, buồn nôn, chóng mặt chưa 
thấy có thể do số lượng trẻ thử nghiệm chưa nhiều 
(trên 100 trẻ). Tuy vậy có thể thấy văcxin này an toàn 
hơn cho trẻ so với vacxin thế hệ trước. 

Kết luận 
+ Vacxin đạt độ an toàn cao khi tiêm cho 20 người 

lớn không có biểu hiện gì bất thường ở tất cả người 
tham gia. 

+ Tỷ lệ trẻ có những tác dụng phụ rất thấp và hầu 
hết là các dấu hiệu nhẹ như sốt dưới 380C, 2 trẻ có 

buồn nôn và nôn. Các triệu chứng này hết hẳn sau 2 
ngày tiêm vacxin 

Tài liệu tham khảo 
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2. Trần Kiên Cường, Đinh Duy Kháng, Nguyễn Anh 
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Tóm tắt 
Mục tiêu: So sánh hiệu quả kích thích buồng trứng 

của GnRH agonist trong phác đồ dài và phác đồ ngắn 
ở bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm bằng phương 
pháp bơm tinh trùng vào bào tương noãn. 

Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu thử nghiệm lâm 
sàng ngẫu nhiên có hai nhóm so sánh thực hiện tại 
trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện Phụ Sản Trung 
Ương từ tháng 10 năm 2006 đến tháng 3 năm 2007. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Những 
bệnh nhân được thụ tinh trong ống nghiệm bằng 
phương pháp tiêm tinh trùng vào bào tương noãn được 
chọn theo phân nhóm ngẫu nhiên tổng số có 139 bệnh 
nhân, trong đó 52 bệnh nhân được dùng phác đồ ngắn 
và 87 bệnh nhân được dùng phác đồ dài. Với phác đồ 
ngắn, bệnh nhân được tiêm GnRH agonist từ ngày 2 
của chu kỳ kinh sau đó được bổ sung gonadotropin 
vào ngày 3 của chu kỳ kinh. Với phác đồ dài, bệnh 
nhân được tiêm GnRH agonist vào ngày 21 của chu kỳ 
kinh trước sau khi đạt được điều hòa xuống (down-
regulation) thì được bổ sung gonadotropin. 

Kết quả: Thời gian kích thích buồng trứng ở phác đồ 
ngắn thì ngắn hơn phác đồ dài. Tổng liều gonadotropin 
ở phác đồ dài thì ít hơn phác đồ ngắn (1853 ± 462,05 
so với 2169,23 ± 590,98), số noãn được chọc hút (7,94 
± 4,64 so với 4,79 ± 3,38), noãn được thụ tinh (6,51  
4,33 so với 4,13  3,14), phôi được chuyển (4,01  1,43 
so với 2,98  1,23), tỷ lệ có thai (37,9% so với 15,4%) ở 

phác đồ dài cao hơn phác đồ ngắn, sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê  p < 0,05.  

Kết luận: Tỷ lệ có thai ở bệnh nhân dùng phác đồ 
dài 37,9% cao hơn phác đồ ngắn 15,4%. 

Từ khóa: buồng trứng, phác đồ dài, phác đồ 
ngắn, thụ tinh trong ống nghiệm, tinh trùng, bào tương 
noãn. 

SUMMARY  
Objectives: To compare the efficacy of 

gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonist in a 
long protocol and a GnRH agonist in a short protocol 
administration for controlled ovarian hyperstimulation 
in an ICSI program. 

Subjects and method: a randomized trial study. A 
total of 139 consecutive patients were included in the 
present study. 53 patients were included in the short 
protocol and 87 in the long protocol. Patients treated 
with the short protocol (flare-up) were stimulated on 
the 2nd day of menstruation, followed by exogenous 
gonadotropins from 3rd day. Patients treated with the 
long protocol (down-regulation) were stimulated on 
the 21th day of menstruation, followed by exogenous 
gonadotropins after down-regulation. 

Results: the duration of stimulation was 
significantly less in the short protocol than in the long 
protocol. The total of gonadotropin doses in the long 
protocol group was found to be significantly less than 
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the short protocol group (1853 ± 462,05 vs 2169,23 ± 
590,98) and the long protocol group the number of 
retrieved oocytes, fertilized oocytes, embryo transfer, 
pregnancy rate were found to be significantly higher 
than the short protocol group (p<0,05). 

Conclusions: the pregnancy rate was 37,9% in the 
long protocol and 15,4% in the short protocol 
(p<0,05). 

Keywords: gonadotropin-releasing hormone, long 
protocol, short protocol. 

Đặt vấn đề 
Trường hợp có thai đầu tiên từ phương pháp thụ 

tinh trong ống nghiệm là chu kỳ tự nhiên không có 
kích thích buồng trứng. Ngày nay, các trung tâm hỗ 
trợ sinh sản thường kích thích buồng trứng trước khi 
làm thụ tinh trong ống nghiệm để tăng thêm số lượng 
nang noãn và tăng tỷ lệ có thai. Một trong những vấn 
đề quan trọng khi kích thích buồng trứng với 
gonadotropin (Puregon) là sự xuất hiện đỉnh LH 
(luteinizing hormone) sớm làm giảm chất lượng nang 
noãn. Và nguy cơ này sẽ giảm khi dùng GnRH 
agonist kết hợp với gonadotropin, khi dùng GnRH 
agonist thì nồng độ LH cao ở pha nang noãn sẽ bị ức 
chế và khi đỉnh LH bị ức chế sẽ làm tăng tỷ lệ có thai 
[8]. Sự kết hợp giữa GnRH agonist với gonadotropin để 
kích thích buồng trứng thường được dùng trong ba 
phác đồ: phác đồ cực ngắn, phác đồ ngắn, phác đồ 
dài. Trong phác đồ cực ngắn GnRH agonist được dùng 
trong 2-3 ngày từ ngày 2 chu kỳ kinh cùng với kích 
thích buồng trứng, thường phác đồ cực ngắn không ức 
chế hết được đỉnh LH [1, 4]. Phác đồ ngắn là dùng 
GnRH agonist ở pha nang noãn sớm song song với 
kích thích buồng trứng trong các chu kỳ điều trị. Khi 
GnRH agonist được dùng ở pha đầu nang noãn hay 
pha hoàng thể của chu kỳ trước thì gọi là phác đồ dài. 
Việc dùng những GnRH agonist trong kích thích buồng 
trứng cho thấy đã cải thiện rõ rệt kết quả của những 
chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm, làm giảm đáng kể số 
chu kỳ bị ngưng lại do có đỉnh LH tự nhiên sớm, giảm 
ngừng trệ phát triển nang noãn, cải thiện tỷ lệ có thai 
lâm sàng [2, 6]. Vì vậy chúng tôi tiến hành nghiên cứu 
đề tài này với mục tiêu: Đánh giá hiệu quả tác dụng 
của GnRH agonist trong phác đồ ngắn và phác đồ dài 
ở bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm bằng phương 
pháp tiêm tinh trùng vào bào tương noãn. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Chọn ngẫu nhiên những bệnh nhân đến thụ tinh 

trong ống nghiệm bằng phương pháp tiêm tinh trùng 
vào bào tương noãn với phác đồ ngắn và phác đồ dài 
tại bệnh viện Phụ Sản Trung Ương từ tháng 10 năm 
2006 đến tháng 3 năm 2007. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 
Tổng số có 139 bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên, 

tuổi từ 23 đến 42, trong đó 52 bệnh nhân dùng phác 
đồ ngắn và 87 bệnh nhân sử dụng phác đồ dài. 

Phác đồ ngắn (nhóm 1): dùng Suprefact 0,6 mg/ 
ngày vào ngày thứ 2 vòng kinh, đến ngày thứ 3 dùng 

gonadotropin (Puregon, Gonal-F) liều gonadotropin 
tùy thuộc vào tuổi và đáp ứng của buồng trứng trên 
từng bệnh nhân, lúc này liều Suprefact giảm đi một 
nửa còn 0,3 mg/ ngày, duy trì đến khi cho HCG. Theo 
dõi sự đáp ứng buồng trứng bằng siêu âm đầu dò âm 
đạo và xét nghiệm nồng độ estradiol (E2). Khi có ít nhất 
2 nang đạt kích thước > 17-18mm thì cho tiêm bắp 
5000 IU HCG (Pregnyl 5000 IU hay Profasi 5000 IU). 
Chọc hút noãn sau khi tiêm Pregnyl 5000 IU khoảng 
35-36 giờ bằng kim qua siêu âm đầu dò âm đạo.  

Phác đồ dài (nhóm 2): dùng Suprefact 0,6 mg/ 
ngày vào ngày 21 vòng kinh đến khi đạt được down-
regulation thường sau 13-14 ngày dùng Suprefact, xét 
nghiệm thấy LH < 5 IU/L và E2 < 50 pg/ml, thì bắt đầu 
cho gonadotropin (Puregon, Gonal-F) liều 
gonadotropin tùy vào tuổi và đáp ứng của buồng 
trứng đối với từng bệnh nhân, lúc này liều Suprefact 
giảm đi một nửa còn 0,3 mg/ ngày và duy trì đến ngày 
cho HCG. Theo dõi kích thích buồng trứng bằng siêu 
âm đầu dò âm đạo và xét nghiệm estradiol (E2). Khi 
có ít nhất 2 nang đạt kích thước > 17-18mm thì cho 
tiêm bắp 5000 IU HCG (Pregnyl 5000 IU). Chọc hút 
noãn sau khi tiêm Pregnyl 5000 IU khoảng 35-36 giờ 
bằng kim qua siêu âm đầu dò âm đạo. 

Noãn sẽ được thụ tinh với tinh trùng, sau 18 giờ sẽ 
kiểm tra thụ tinh, ngày thứ hai sẽ kiểm tra phôi, chọn 
những phôi tốt để chuyển phôi vào buồng tử cung vào 
ngày thứ 2. Sau 14 ngày xét nghiệm βhCG để kiểm 
tra thai sinh hóa. Siêu âm kiểm tra thai sau 4 tuần. 

Kết quả  
Trong số 139 chu kỳ của 139 bệnh nhân thì có 52 

chu kỳ được dùng phác đồ ngắn chiếm 37,4% và 87 
chu kỳ dùng phác đồ dài chiếm 62,6%. 

1. Đặc điểm về đối tượng nghiên cứu. 
Bảng 1. Mối liên quan về đặc điểm đối tượng 

nghiên cứu của hai phác đồ 
 

 Nhóm 1 Nhóm 2 P 
Tuổi 33,6±4,34 32,82±4,43 0,313 

Thời gian vô sinh 
(năm) 6,44±3,48 5,91±3,28 0,365 

Số lần IVF 1,33±0,59 1,39±0,78 0,611 
Nồng độ FSH ngày 3 5,94±1,63 6,15±1,45 0,436 
Nồng độ LH ngày 3 4,09±1,18 4,32±1,61 0,381 
Nồng độ E2 ngày 3 48,86±21,6 51±35,02 0,69 
 
Trong nhóm nghiên cứu, tuổi trung bình của bệnh 

nhân là 33,11 ± 4,39; tuổi lớn nhất là 42 và nhỏ nhất là 
23. Tuổi trung bình của phác đồ ngắn 33,6 ± 4,34 và 
phác đồ dài 32,82 ± 4,43; sự khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê (p < 0,05). Thời gian vô sinh trung bình 
giữa hai phác đồ không có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 
Số lần làm thụ tinh ống nghiệm trung bình trước đây 
giữa hai phác đồ khác nhau không có ý nghĩa thống 
kê. Nồng dộ nội tiết cơ bản (nồng độ FSH và E2) trung 
bình giữa hai nhóm phác đồ khác nhau không có ý 
nghĩa thống kê (p < 0,05). Vì những lý do trên nên có 
thể so sánh giữa hai nhóm phác đồ với nhau. 
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2. Đặc điểm của kích thích buồng trứng. 
Bảng 2. Các đặc điểm của hai nhóm phác đồ kích 

thích buồng trứng 
 Nhóm 1 Nhóm 2 P 

Số ngày dùng 
Puregon 

9,13 ± 0,79 10,37±0,89 <0,01 

Liều dùng 
Puregon ban đầu 

237,02 ± 62,52 173,56±43,03 <0,01 

Tổng liều 
Puregon 2169,23±590,98 1853±462,05 <0,01 

Nồng độ E2 vào 
ngày cho HCG 

2490,096±1340,93 2661,71±154,88 0,492 

Số nang ≥ 14mm 6,71±3,92 9,95±5,52 <0,01 
Độ dày nội mạc 

tử cung 
10,76±2,7 11,23±1,93 0,276 

Trong nhóm phác đồ ngắn có số ngày dùng 
Puregon ngắn hơn phác đồ dài (9,13 ± 0,79 so với 
10,37 ± 0,89), sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê 
với p < 0,05. Liều dùng Puregon ban đầu và tổng liều 
Puregon ở phác đồ ngắn cao hơn phác đồ dài, sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Số nang 
noãn có kích thước ≥ 14mm ở phác đồ dài nhiều hơn 
phác đồ ngắn (9,95 ± 5,52 so với 6,71 ± 3,92), sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê p < 0,05. Nồng độ 
estradiol (E2) vào ngày cho HCG ở phác đồ dài cao 
hơn phấc đồ ngắn nhưng sự khác biệt này không có ý 
nghĩa thống kê p > 0,05. Mặc khác, độ dày nội mạc tử 
cung ở nhóm phác đồ dài cũng dày hơn độ dày nội 
mạc tử cung trong phác đồ ngắn (11,23 ± 1,93 so với 
10,76 ± 2,7) nhưng sự khác biệt này không có ý nghĩ 
thống kê p > 0,05. 

3. Kết quả của hai phác đồ. 
Bảng 3. Số lượng noãn chọc hút, thụ tinh, có thai 

của hai phác đồ 
 Nhóm 1 Nhóm 2 P 

Số lượng noãn 
được chọc hút 

4,79 ± 3,38 7,94 ± 4,64 < 0,01 

Số lượng noãn thụ 
tinh 

4,13 ± 3,14 6,51 ± 4,33 < 0,01 

Số phôi được 
chuyển 2,98 ± 1,23 4,01 ± 1,43 < 0,01 

Tỷ lệ có thai 15,4% 37,9% 0,005 
Số lượng noãn được chọc hút và số noãn thụ tinh 

ở bệnh nhân dùng phác đồ dài cao hơn phác đồ ngắn 
(7,94 ± 4,64 so với 4,79 ± 3,38) và (6,51± 4,33 so với 
4,13 ± 3,14), sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với 
p < 0,05. Những bệnh nhân được dùng phác đồ dài 
có số phôi được chuyển vào buồng tử cung nhiều hơn 
phác đồ ngắn (4,01 ± 1,43 so với 2,98 ± 1,23) và tỷ lệ 
có thai trong phác đồ dài cao hơn phác đồ ngắn 
(37,9% so với 15,4%), sự khác biệt này có ý nghĩa 
thống kê với p < 0,05. 

Bàn luận 
Sử dụng gonadotropin ngoại sinh để kích thích 

buồng trứng tạo ra nhiều nang noãn phát triển ở 
người phụ nữ có trục hạ đồi-tuyến yên-buồng trứng 
bình thường trong những chu kỳ thụ tinh trong ống 
nghiệm có thể làm xuất hiện 30-50% đỉnh LH 
(luteinizing hormone) sớm. Khi đỉnh LH sớm xuất hiện 

sẽ tác động đến nang noãn làm cho nang bị hoàng 
thể hóa sớm, giảm tỷ lệ thụ tinh và có thai. Việc dùng 
GnRH agonist kèm theo gonadotropin sẽ ức chế được 
nồng độ LH cao tránh được LH sớm, trong khi đó 
nồng độ E2 vẫn tăng ở pha nang noãn và liều dùng 
gonadotropin ngoại sinh ít hơn, có nhiều nang noãn 
trưởng thành hơn, chất lượng nang tốt hơn.  

Nghiên cứu ngẫu nhiên hiệu quả của GnRH 
agonist trong hai phác đồ ngắn và phác đồ dài chúng 
tôi nhận thấy: 

Số ngày sử dụng gonadotropin (Puregon) ở phác 
đồ ngắn thì ít hơn phác đồ dài, sự khác biệt này có ý 
nghĩa thống kê (p < 0,05). Liều gonadotropin được 
dùng lúc ban đầu trong phác đồ ngắn thì nhiều hơn 
trong phác đồ dài, sự khác biệt này có ý nghĩa thống 
kê (p < 0,05). Tổng liều gonadotropin dùng trong 
phác đồ ngắn nhiều hơn trong phác đồ dài, sự khác 
biệt này có ý nghĩa thống kê (p < 0,01). Trong phác 
đồ ngắn dù tổng số ngày dùng gonadotropin ít hơn 
nhưng bệnh nhân được dùng liều gonadotropin khởi 
đầu cao hơn nên tổng liều dùng gonadotropin cao, vì 
vậy giá thành cao hơn. Phác đồ ngắn với GnRH 
agonist thường dùng ở những bệnh nhân đáp ứng 
kém với buồng trứng. Trong phác đồ ngắn (flare up), 
GnRH agonist trong 3-5 ngày đầu sẽ kích thích tuyến 
yên giải phóng ra gonadotropin (FSH, LH) [3, 10], 
tăng hoạt động của gonadotropin nội sinh trên tế bào 
vỏ và tế bào hạt buồng trứng. 

Độ dày nội mạc tử cung trong phác đồ dài cũng 
dày hơn trong phác đồ ngắn, sự khác biệt này không 
có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Nồng độ estradiol (E2) 
vào ngày cho HCG ở nhóm dùng phác đồ dài thì cao 
hơn ở nhóm dùng phác đồ ngắn, sự khác biệt này 
không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Nồng độ 
estradiol (E2 ) thấp sẽ làm cho noãn còn sống thấp, tỷ 
lệ thụ tinh thấp [5, 7, 9]. 

Khi dùng phác đồ dài thì số lượng nang noãn có 
kích thước ≥ 14mm, số lượng noãn chọc hút được, số 
noãn thụ tinh, số phôi được chuyển vào buồng tử 
cung và tỷ lệ có thai cao hơn phác đồ ngắn, sự khác 
biệt này có ý nghĩa thống kê (p < 0,01). Tuy nhiên, 
phác đồ dài thời gian điều trị lâu hơn, thời gian tiêm 
thuốc GnRH agonist nhiều hơn và một số bệnh nhân 
bị bầm tím chỗ tiêm. Nghiên cứu thấy bệnh nhân 
được dùng phác đồ dài có các nang noãn phát triển 
đồng đều hơn. 

Kết luận 
Nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy số noãn được 

chọc hút (7,94  4,64 so với 4,79  3,38), noãn được 
thụ tinh (6,51  4,33 so với 4,13  3,14), phôi được 
chuyển (4,01  1,43 so với 2,98  1,23), tỷ lệ có thai 
(37,9% so với 15,4%) ở phác đồ dài cao hơn phác đồ 
ngắn, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê p < 0,05. 
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TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA HEN PHẾ QUẢN Ở TRẺ EM  
 

Lê Thị Hồng Hanh - Bệnh viện Nhi Trung ương 
Đồng Khắc Hưng - Học viện quân Y 

Đào Minh Tuấn - Bệnh viện Nhi Trung ương 
 
Đặt vấn đề  
 Hen phế quản (HQP) là bệnh mạn tính đường hô 

hấp phổ biến trên thế giới là bệnh mang tính chất xã 
hội mà hậu quả của nó ảnh hưởng lớn tới chất lượng 
cuộc sống của bệnh nhi, gia đình và xã hội. Trong 
những thập niên gần đây số người mắc bệnh hen phế 
quản ngày càng có xu hướng tăng lên. Theo số liệu 
thống kê của tổ chức y tế thế giới cho biết tỷ lệ mắc 
hen phế quản tăng gấp đôi trong vòng 20 năm gần 
đây. Tại các nước Đông Nam châu á, trong 20 năm từ 
1974 đến 1994 tỷ lệ mắc hen phế quản tăng 3 đến 4 
lần, nhất là lứa tuổi dưới 15 tuổi.  

ở Việt Nam tỷ lệ mắc hen phế quản chiếm khoảng 
5% dân số, trong đó tỷ lệ mắc hen phế quản ở trẻ em 
tiếp tục gia tăng từ 4% năm 1984 lên 16.6% vào năm 
1994. 

Trên thế giới đã có nhiều các nghiên cứu về hen 
phế quản trên các lĩnh vực khác nhau. Ở Việt Nam, 
gần đây có một số nghiên cứu về hen phế quản, chủ 
yếu nghiên cứu hen phế quản ở người lớn, chưa có 
nhiều nghiên cứu về yếu tố nguy cơ hen phế quản ở 
trẻ em, nên đề tài nghiên cứu này nhằm mục tiêu xác 
định các yếu tố nguy cơ của hen phế quản ở trẻ em. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
Bao gồm 260 bệnh nhi được chẩn đoán là hen 

phế quản ≤ 15 tuổi, vào điều trị tại Khoa hô hấp và 

Phòng tư vấn hen, Bệnh viện Nhi trung ương, từ tháng 
1/2008 đến tháng 30/12/2009. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 
Mô tả cắt ngang 
Kết quả nghiên cứu 
1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu. 
Bảng 1: Các đặc tính của bệnh nhi trong mẫu 

nghiên cứu 
Đặc điểm Tần số Tỷ lệ (%) 

Tuổi 
Tuổi trung bình:  5.3 ± 3.4 

< 5 tuổi 126 48.46 
≥ 5 tuổi 134 51.54 

Phân theo nhóm tuổi 
< 2 tuổi 46 17.70 

2 - <5 tuổi 80 30.77 
5 - < 10 tuổi 94 36.15 
≥ 10 tuổi 40 15.38 

Giới tính 
Nam 158 60.77 
Nữ 102 39.23 

Địa chỉ 
Nội thành 133 51.15 

Ngoại thành 127 48.85 
Nhận xét: 
- Kết quả bảng 1 cho thấy bệnh nhi hen phế quản 

<5 tuổi chiếm 48.46%, lứa tuổi ≥5 tuổi là 51.54%; tuổi 


